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Lời mở đầu 
 

I. Sự cần thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài: 

Nước ta đang trong quá trình CNH, HĐH. Về mặt kinh tế, vấn đề then chốt của 

quá trình CNH, HĐH là vấn đề tích lũy, làm tăng lên các nguồn vốn tài chính và sử 

dụng hiệu quả các phần vốn đã được tạo ra. Có thể nói, chính sách tài chính giữ một 

vị trí đặc biệt quan trọng của quá trình CNH, quá trình phát triển kinh tế. Trong điều 

kiện phát triển hiện đại, nguồn lực tài chính và chính sách tài chính càng trở nên hệ 

trọng trong việc thực hiện một quá trình CNH định hướng hiện đại, rút ngắn. 

Đổi mới kinh tế của Việt Nam là đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ mô hình 

kế hoạch hoá tập trung phi thị trường sang mô hình kinh tế thị trường định hướng 

XHCN với sự "mở cửa", hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Sự chuyển đổi này đã làm 

thay đổi căn bản nguồn lực tài chính và chính sách tài chính. Sự thành công của đổi 

mới kinh tế trong những năm vừa qua đã tạo ra một mức tăng trưởng khá cao mang 

tính cân bằng, một trạng thái kinh tế khá ổn định và một kết quả xóa đói giảm nghèo 

khá tốt có nguồn gốc trong sự đổi mới nguồn lực tài chính và chính sách tài chính.  

Như vậy, để phát triển nền kinh tế theo xu hướng hiện đại, rút ngắn trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thì tất yếu không thể thiếu được là sự hiện hữu của 

chính sách tài chính quốc gia - bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế vĩ mô. Nó 

là tổng thể các chính sách và giải pháp về tài chính - tiền tệ trong việc khai thác, 

động viên, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi quá trình đổi mới đã diễn ra gần 2 thập kỷ, quá 

trình CNH, HĐH đang được đẩy mạnh và nền kinh tế đang tiến sâu vào quá trình hội 

nhập, vào tiến trình phát triển hiện đại của thế giới, thì câu hỏi được đặt ra là: để đáp 

ứng được yêu cầu của quá trình CNH, HĐH trong sự hội nhập kinh tế quốc tế cần 

một chính sách tài chính như thế nào? Trả lời câu hỏi này thì cần thiết phải dựa trên 

cơ sở phân tích tác động của chính sách tài chính đối với sự nghiệp CNH, HĐH 

trong thời kỳ vừa qua. Xem xét và phân tích bối cảnh đang diễn ra sự phát triển để 

làm rõ tính quy luật của sự phát triển mới trong điều kiện hiện nay, từ đó hình thành 

nên những cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh chính sách tài chính.  

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy quá trình CNH, HĐH 

đất nước trong giai đoạn hiện nay trở nên cần thiết. Do đó, tác giả chọn đề tài: 

"Chính sách tài chính góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt 

Nam" làm đề tài Luận án Tiến sĩ của mình. 
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II. Tình hình nghiên cứu đề tài: 

Với vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính 

sách tài chính là đối tượng nghiên cứu rộng rãi của các quốc gia trên thế giới cả về 

góc độ lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu về lĩnh vực này của C. Mác, V.I. Lê 

nin, J.Keynes, Paul Samuelson... cũng như những kinh nghiệm thực tiễn thu được 

trong quá trình điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế ở các quốc gia đã làm phong phú thêm 

kho tàng kiến thức của nhân loại về lĩnh vực kinh tế vĩ mô phức tạp và lý thú này. 

ở Việt Nam, trong những năm qua đã có những công trình nghiên cứu về chính 

sách tài chính. Nhưng vì mục đích, yêu cầu khác nhau, nhìn chung những đề tài đó chủ 

yếu nghiên cứu giải quyết khía cạnh nghiệp vụ của chính sách tài chính (như chính 

sách Thuế, Lãi suất, Bảo hiểm, NSNN đối với xây dựng kết cấu hạ tầng của địa 

phương, phát triển nông nghiệp, nông thôn...), chưa có công trình nào nghiên cứu 

chính sách tài chính với tính chất là công cụ quản lý vĩ mô góp phần phục vụ quá 

trình thực hiện CNH, HĐH đất nước.  

Việc xây dựng cơ sở khoa học cho sự đổi mới chính sách tài chính nhằm thúc 

đẩy việc thực hiện CNH, HĐH trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang được 

coi là vấn đề trọng yếu hiện nay ở Việt Nam. Đây chính là vấn đề mà tác giả lựa 

chọn làm đề tài của luận án tiến sĩ. 

III. Mục đích nghiên cứu của đề tài: 

 Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về CNH, HĐH và vai trò của chính 

sách tài chính đối với sự nghiệp CNH, HĐH; tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động 

của chính sách tài chính đối với CNH, HĐH; phân tích tác động của chính sách tài 

chính phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH thời gian qua (từ 1990 đến nay - nhất là giai 

đoạn 2001- 2005). Đưa ra những quan điểm định hướng và những giải pháp đổi 

mới, hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất 

nước, phục vụ cho mục tiêu: tăng trưởng kinh tế, công bằng và hiệu quả trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

 IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

 Chính sách tài chính quốc gia có phạm vi rộng (ngoài vấn đề NSNN còn bao 

gồm: chính sách động viên tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính dân cư, thị 

trường tài chính, tín dụng Nhà nước, tỷ giá, chính sách tiền tệ, v.v. .), trong đó NSNN là 

khâu có vị trí đặc biệt quan trọng trong cấu thành hệ thống tài chính quốc gia. Do đó, 

tác giả chỉ giới hạn đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án vào một bộ 

phận quan trọng của chính sách tài chính quốc gia là: Chính sách ngân sách nhà nước 

(hay chính sách tài khoá) mà trọng tâm là thuế và chi tiêu ngân sách nhà nước; cùng 
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những ảnh hưởng của chúng đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH; ngoài ra, đề tài cũng 

nghiên cứu nguồn vốn FDI và ODA với tính chất là các nguồn lực quan trọng để thực 

hiện CNH, HĐH đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong 

điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới giai đoạn từ 1990 đến nay. 

 V. Phương pháp nghiên cứu: 

Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án đã sử dụng lý thuyết và những nhận thức 

mới về CNH, HĐH; về tài chính và chính sách tài chính đối với sự nghiệp CNH, 

HĐH trong nền kinh tế hiện đại; đồng thời kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên 

cứu đã đạt được, kết hợp lý luận với thực tiễn, bám sát đường lối, chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước ta. 

 Mặt khác, đề tài cũng đã sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin, phương pháp nghiên cứu của Kinh tế Chính 

trị học, ngoài ra còn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, mô 

hình hoá và tham khảo các tài liệu có liên quan. 

VI. Đóng góp khoa học của luận án: 

 1) Làm rõ thêm cơ sở lý luận về CNH, HĐH; về chính sách tài chính và vai 

trò của nó trong quá trình CNH, HĐH; về tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của 

chính sách tài chính đối với CNH, HĐH; 

 2) Phân tích tác động của chính sách tài chính đối với quá trình CNH, HĐH 

thời gian qua ở Việt Nam; đề suất những quan điểm làm cơ sở của việc đổi mới, 

hoàn thiện chính sách tài chính trong thời kì đẩy mạnh CNH, mở cửa, hội nhập; 

 3) Đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc 

đẩy quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam trong giai đoạn 2006- 2010. 

VI. Kết cấu của luận án: 

Ngoài mục lục, lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận án bao gồm 3 

chương: 

Chương 1: Công nghiệp hóa và vai trò của chính sách tài chính đối với công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

Chương 2: Tác động của chính sách tài chính đối với quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; 

Chương 3: Định hướng và giải pháp cơ bản hoàn thiện chính sách tài chính 

nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện CNH, HĐH ở Việt Nam. 
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Chương 1: 
Công nghiệp hóa và vai trò của chính sách 

 tài chính đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
 

1.1   lý luận cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 
1.1.1 Quan điểm chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 

CNH chính là quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, cũng tức là quá 
trình tạo lập nền tảng vật chất - kỹ thuật (lực lượng sản xuất) của phương thức sản 
xuất mới. CNH không đơn thuần chỉ là quá trình chuyển biến kỹ thuật mà còn là 
quá trình cải biến thể chế và cấu trúc của nền kinh tế. CNH cũng chính là quá 
trình cải biến hệ thống thể chế và cơ chế kinh tế, từ nền kinh tế hiện vật - khép kín, 
tự túc sang nền kinh tế thị trường dựa trên sự phân công lao động xã hội phát triển. 

1.1.2 Kinh nghiệm từ một số mô hình công nghiệp hóa của thế giới: 
Ngược dòng thời gian, tiến trình CNH trên thế giới đã diễn ra gắn liền với nhiều 

mô hình CNH. Việc phân tích, đánh giá để rút ra những bài học kinh nghiệm từ những 
mô hình này là cần thiết cho những quốc gia đang tiến hành CNH, trong đó có Việt 
Nam. Các mô hình đó bao gồm: 

* Mô hình công nghiệp hóa kiểu cổ điển trước thế kỷ XX; 
* Các mô hình công nghiệp hóa trong thế kỷ XX: 
+ Mô hình CNH trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung: 

+ Mô hình công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu: 

+ Mô hình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu: 

+ Mô hình công nghiệp hóa hỗn hợp: 

1.1.3 Những điều kiện thực hiện CNH, HĐH của các nước đang phát triển: 
Luận án đã phân tích và chỉ rõ để thực hiện CNH, HĐH ở các nước đang phát 

triển thì cần có các điều kiện: 

1.1.3.1. Huy động và phân bổ nguồn lực. 

1.1.3.2. Chuyển giao công nghệ. 

1.1.3.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 

1.1.3.4.  Vai trò của Nhà nước với tính chất là chủ thể của những thể chế và thiết chế xã hội. 

1.1.4 Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện CNH, HĐH từ khi đổi mới 
đến nay: 

Luận án đã hệ thống hoá lại các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về CNH, 
HĐH được thể hiện thông qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 
1986) đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ IX  (năm 2001). 

Như vậy, quan điểm về CNH, HĐH của Đảng ta đã không ngừng được đổi mới, 
hoàn thiện, phù hợp với điều kiện và bối cảnh cụ thể trong từng giai đoạn phát triển. 
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1.1.5 Mô hình công nghiệp hóa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập:  

1.1.5.1 Đặc trưng cơ bản của mô hình:  
 Phân tích chiến lược CNH trên thế giới hiện nay, mô hình CNH được áp dụng ở 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập là: công nghiệp hóa hỗn hợp và hướng về xuất khẩu. 

1.1.5.2  Phương thức tiến hành công nghiệp hóa:  
Thứ nhất, CNH được tiến hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước; 

Thứ hai, CNH được tiến hành theo hệ thống kinh tế mở, hướng mạnh về thị 
trường khu vực và thế giới, vừa tăng cường xuất khẩu vừa thay thế nhập khẩu có 
hiệu quả;  

Thứ ba, CNH được coi là sự nghiệp của toàn dân với sự tham gia của tất cả 
các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo;  

Thứ tư, CNH trên cơ sở phát huy nguồn vốn tích lũy, tiết kiệm từ nội bộ nền 
kinh tế và nhân dân, thu hút rộng rãi nguồn vốn bên ngoài; 

Thứ năm, phải xác định khoa học - công nghệ là động lực là yếu tố quan trọng 
hàng đầu của CNH, HĐH; 

Thứ sáu, CNH, HĐH ngày nay phải gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện đời sống 
của nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo 
vệ môi trường. 

1.2 Những vấn đề cơ bản về chính sách tài chính quốc gia: 
1.2.1 Khái niệm chính sách tài chính quốc gia: 

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về chính sách tài chính. Luận án đã đưa ra các 
quan niệm, quan điểm khác nhau về chính sách tài chính. 

Từ các cách hiểu khác nhau, tác giả đã đưa ra khái niệm bao quát nhất của chính 
sách tài chính quốc gia như sau: chính sách tài chính quốc gia là một bộ phận cấu 
thành của chính sách kinh tế; chính sách tài chính quốc gia là chính sách của Nhà 
nước trong việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện 
phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia trong từng 
thời kỳ nhất định. 

1.2.2 Cơ sở hoạch định chính sách tài chính quốc gia: 

Thứ nhất, phải dựa trên cơ sở tổng kết hoạt động tài chính và đánh giá thực 
trạng tình hình kinh tế - tài chính của đất nước thời kỳ trước; 

Thứ hai, phải dựa trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể và các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; 

Thứ ba, phải dựa trên cơ sở lựa chọn hợp lý về phạm vi hoạt động của tài chính; 

Thứ tư, phải dựa trên cơ sở phân tích bối cảnh của quốc gia và thế giới, chỉ ra 
được thời cơ và thách thức cũng như những nguy cơ tiềm ẩn về tài chính - tiền tệ có 
thể có trong nền kinh tế.  
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1.2.3 Nội dung của chính sách tài chính quốc gia: 

Một là, chính sách phát triển nguồn lực tài chính; 

Hai là, chính sách khai thác, động viên nguồn lực tài chính; 

Ba là, chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính. 

1.2.4 Chính sách ngân sách nhà nước (chính sách tài khoá): 

1.2.4.1 Định nghĩa và cách phân loại: 
Chính sách NSNN được quan niệm là chính sách động viên, phân phối và sử 

dụng các nguồn tài chính được biểu hiện bằng hệ thống các quan điểm, chủ trương 
và biện pháp tài chính của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước và 
đường lối phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.  

Trong thực tiễn có nhiều cách khác nhau để tiếp cận chính sách ngân sách (chính 
sách tài khóa): Một là, dựa vào mặt thời gian; Hai là, dựa vào sự biến động chu kỳ 
kinh doanh. 

1.2.4.2 Mục tiêu của chính sách ngân sách nhà nước:  
Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hiệu quả và sản lượng cao. Thứ 

hai, tỷ lệ người có công ăn việc làm cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Thứ ba, ổn định giá cả 
trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Thứ tư, ổn định tỷ 
giá hối đoái và cân bằng xuất nhập khẩu trong quan hệ kinh tế đối ngoại. 

1.2.4.3 Công cụ của chính sách ngân sách nhà nước: 
Trong chính sách ngân sách, chính sách thu (chủ yếu là chính sách thuế) và 

chính sách chi tiêu của chính phủ là hai công cụ được sử dụng chủ yếu. Ngoài ra, 
tín dụng nhà nước cũng có thể được áp dụng trong trường hợp cần thiết và điều 
kiện cho phép. 

1.2.4.3.1 Chính sách thu ngân sách nhà nước: 
a. Khái niệm và đặc điểm thu ngân sách nhà nước: 
Thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần 

nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thoả mãn các nhu cầu theo chức 
năng của Nhà nước. 

Việc phân loại các khoản thu NSNN có ý nghĩa thiết thực trong việc phân 
tích, đánh giá và quản lý các nguồn thu NSNN. Có hai cách phân loại phổ biến là: 

* Phân loại theo nội dung kinh tế; 

* Phân loại theo yêu cầu động viên vốn vào NSNN. 

c. Nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước: 
Một là, GDP bình quân đầu người; hai là, tỷ suất doanh lợi trong nền kinh tế; 

ba là, tiềm năng đất nước về tài nguyên thiên nhiên; bốn là, mức độ trang trải các 
khoản chi phí của Nhà nước; năm là, khả năng huy động các nguồn thu từ bên 
ngoài; sáu là, tổ chức bộ máy thu nộp. 
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d. Chính sách thuế:  
Toàn bộ các quy định, thể chế của Nhà nước về việc thu nộp thuế, miễn, giảm 

thuế tạo thành chính sách thuế của một nước.  

Có thể khái quát ảnh hưởng của thuế đến sự phát triển kinh tế- xã hội trên các 
khía cạnh tổng quát sau: 

* Thuế là công cụ chủ yếu tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước;  

* Điều tiết và kích thích sự tăng trưởng kinh tế; 

* Điều tiết thu nhập . 

1.2.4.3.2. Chính sách chi ngân sách nhà nước: 
a. Khái niệm và đặc điểm chi ngân sách nhà nước: 
Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm bảo đảm thực hiện 

các chức năng của Nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. 

ở đây cần phân biệt hai quá trình trong chi NSNN, bởi nó có ý nghĩa quan 

trọng trong quản lý NSNN: một là, quá trình phân bổ NSNN; Hai là, quá trình sử 
dụng NSNN. Chi NSNN chính là sự phối hợp giữa hai quá trình đó. 

b. Nội dung chi ngân sách nhà nước và cách phân loại: 
Có nhiều tiêu thức để phân loại các khoản chi NSNN theo những mục tiêu 

quản lý nhất định. Sau đây là một số tiêu thức phân loại chủ yếu: 

* Căn cứ vào mục đích chi tiêu, nội dung chi NSNN được chia thành hai 
nhóm: chi tích lũy và chi tiêu dùng. 

* Căn cứ theo yếu tố và phương thức quản lý NSNN, nội dung chi NSNN được 
chia thành 4 nhóm như sau: 

i) Nhóm chi thường xuyên; ii) nhóm chi đầu tư phát triển ; iii) nhóm chi trả nợ 
và viện trợ; iiii) chi dự trữ 

c. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước: 
Một là, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng, an ninh của Nhà nước; 

Hai là, sự phát triển của lực lượng sản xuất; 

Ba là, khả năng tích lũy của nền kinh tế; 

Bốn là, mô hình tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động của Nhà nước từ 
Trung ương đến địa phương. 

 Ngoài những nhân tố kể trên, nội dung, cơ cấu chi NSNN của mỗi quốc gia 
trong từng giai đoạn còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như biến động 
kinh tế, chính trị, xã hội, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái… 

d. Những nguyên tắc tổ chức chi ngân sách nhà nước: 
Nguyên tắc thứ nhất: dựa vào nguồn thu để bố trí các khoản chi. 

Nguyên tắc thứ hai: đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả trong việc bố trí 
các khoản chi tiêu của NSNN. 
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Nguyên tắc thứ ba: tập trung có trọng điểm. 
Nguyên tắc thứ tư: phân biệt rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các 

cấp chính quyền theo luật định để bố trí các khoản chi cho thích hợp.  
Nguyên tắc thứ năm: tổ chức chi NSNN trong sự phối hợp chặt chẽ với chính 

sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hối đoái để tạo nên công cụ tổng hợp cùng tác động 
thuận chiều đến các vấn đề của kinh tế vĩ mô. 
1.2.5. Chính sách khai thác, động viên nguồn lực tài chính qua FDI và ODA: 
 Các nền kinh tế của các nước đang phát triển gặp phải hai khoản thiếu hụt: 
thiếu hụt về đầu tư và thiếu hụt ngoại tệ. Vốn nước ngoài giúp các nước thực hiện 
CNH giải quyết hai khoản thiếu hụt này.  

 Đối với tất cả các nước luôn cần vốn đầu tư. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc: - Tạo nguồn vốn bổ sung hay phát triển 
ban đầu cho nền kinh tế của một nước, giải quyết công ăn việc làm cho người lao 

động trong nước; - ổn định và tạo đà phát triển kinh tế cho nước đó, cải tạo và 
hoàn thiện cơ cấu ngành nghề công nghiệp; - Tiếp thu được kinh nghiệm và kỹ 
năng quản lý kinh tế, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên của 
đất nước... - Bù đắp vốn thiếu hụt cho đầu tư do khả năng tích lũy vốn trong nước 
bị giới hạn; - Cải thiện mức thâm hụt ngân sách của Chính phủ; … 

Dòng vốn được tạo ra từ đầu tư trực tiếp nước ngoài rất đa dạng, nhưng chủ yếu 
là thông qua các hình thức liên doanh và thành lập các công ty 100% vốn nước ngoài. 
Các nhà nghiên cứu cũng chứng minh rằng vốn FDI chiếm tỷ trọng càng lớn trong 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội thì tốc độ tăng trưởng GDP càng cao. 

Bên cạnh FDI thì nguồn vốn ODA tài trợ cho các nước đang phát triển rất 
thành công khi thực hiện sự phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò chủ yếu của ODA: 

Thứ nhất, viện trợ ODA thúc đẩy tăng trưởng, góp phần làm giảm đi đói 
nghèo, cải thiện các chỉ tiêu xã hội. Thứ hai, viện trợ bổ sung cho sự thiếu hụt 
nguồn vốn đầu tư trong nước nhằm bổ sung nguồn ngoại tệ cho đất nước thực hiện 
mục tiêu CNH, HĐH. 

Nhưng nguồn vốn ODA chỉ phát huy hết tác dụng của nó trong một cơ chế quản 
lý tốt, một thể chế lành mạnh và một môi trường chính trị ổn định. Nếu không, chẳng 
những ODA đã không phát huy vai trò của nó mà còn đem lại gánh nặng nợ nần cho 
các nước đang phát triển.  

Việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài (FDI Và ODA) phục vụ CNH, HĐH ở các 
nước đang phát triển cần lưu ý: 
 Một là, sử dụng nguồn vốn nước ngoài phục vụ CNH, HĐH là rất cần thiết đối 
với các nước đang phát triển. Nhưng nếu sử dụng vốn nước ngoài kém hiệu quả thì 
nó có thể làm cho các nước đang phát triển không thực hiện được mục tiêu đề ra và 
càng nghèo thêm. 
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 Hai là, cần phải luôn duy trì được sự thận trọng và tính hiệu quả trong việc 
huy động và sử dụng vốn vay nước ngoài. Nếu không làm được điều đó thì mức nợ 
quá cao, sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính, tiền bản tệ mất giá mạnh, vốn bị chuyển 
ra nước ngoài và cuối cùng bị suy thoái kinh tế. 
 Chính phủ cần phải quản lý có hiệu quả đối với luồng vốn vay, đặc biệt là vay 
ngắn hạn. Chính sách quản lý vốn nước ngoài cần phải khuyến khích đầu tư trực tiếp và 
hạn chế sử dụng vốn vay, đặc biệt là vay ngắn hạn. Cơ chế quản lý và kiểm soát vay nợ 
không chỉ cần áp dụng đối với nợ của Chính phủ, mà còn cả nợ của khu vực tư nhân. 

1.3. Vai trò của chính sách tài chính đối với quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 

1.3.1 Huy động nguồn tài chính, đảm bảo nhu cầu vốn cho quá trình CNH, HĐH. 
1.3.2 Phân bổ các nguồn lực hợp lý. 
1.3.3 Điều chỉnh vĩ mô, ổn định nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
1.3.4 Đầu tư của nhà nước có vai trò tạo “mồi ”, tạo nền quyết định việc hình 

thành cơ cấu kinh tế mới theo yêu cầu của CNH, HĐH.  
1.3.5 Chi ngân sách nhà nước góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng cao - nguồn lực quan trọng thúc đẩy quá trình CNH, 
H§H. 

1.3.6 Kiểm tra, giám sát tài chính đối với việc sử dụng các nguồn lực để thực hiện 
CNH, H§H. 

1.4 Tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của chính sách tài 
chính đối với CNH, HĐH: 

Tác động của chính sách tài chính đối với quá trình CNH, HĐH được phản 
ảnh khi quá trình thực hiện CNH, HĐH đạt được mục tiêu đề ra. 

Có nhiều chỉ số đo mức CNH, trong đó, các chỉ số sau đây thường được sử 
dụng để đo mức độ CNH cho các nước đang phát triển: 

Một là, các chỉ số về cơ cấu ngành kinh tế. Hai là, tỷ lệ lao động trong khu 
vực chế biến và chất lượng lao động. Ba là, chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp - 
TFP (Total Factor Productivity ). Bốn là, các chỉ số phản ánh cơ cấu xuất khẩu. 
Năm là, các chỉ số liên quan đến vai trò của FDI trong nền kinh tế (tỷ trọng trong 
GDP, sản lượng công nghiệp, xuất khẩu,…).  

Điều đáng lưu ý là mức độ CNH cần được so sánh cả theo thời gian và trên 
bình diện quốc tế. CNH cũng không nên được tư duy như mục tiêu cuối cùng của 
sự phát triển, mà là một giai đoạn, một quá trình chuyển đổi về chất cần thiết để 
đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của các quốc gia. 

ở Việt Nam hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tài 
chính nói riêng với vai trò góp phần thực hiện CNH, HĐH cần hướng vào việc thực 
hiện một số nội dung chủ yếu nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc 
huy động nguồn lực, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Đồng thời qua đó, tạo 
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một bước tiến mới cho sự nghiệp CNH, HĐH; tạo nền tảng và điều kiện cho các 
bước phát triển tiếp theo.  

1.5. kinh nghiệm quốc tế về sử dụng các công cụ Tài chính - 
kinh tế thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước: 
1.5.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 
1.5.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc.  
1.5.3. Kinh nghiệm của Malaysia. 
1.5.4 . Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam: 
Một là, cần xác định mô hình CNH phù hợp với từng giai đoạn phát triển của 

đất nước; hai là, chính phủ sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính - kinh tế, đặc 
biệt là sự phối hợp có hiệu quả giữa chính sách thuế, chi tiêu NSNN với các công 
cụ kinh tế khác (lãi suất, tỷ giá, tín dụng ưu đãi…) để đạt được những mục tiêu đề 
ra trong quá trình CNH, HĐH đất nước; ba là, không thể phát triển và thực hiện 
CNH thành công nếu thiếu những nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lành mạnh; bốn 
là, tiến trình CNH gắn bó chặt chẽ với chiến lược mở cửa nền kinh tế, nhất là trong 
trao đổi thương mại nội khu vực (phần quan trọng nhờ FDI và TNCs) và định 
hướng xuất khẩu với các thị trường phát triển; năm là, mục tiêu CNH, HĐH sẽ 
thành công sớm, nếu bộ máy nhà nước có chất lượng tốt, hiệu quả trong hoạt động 
quản lý thực tế, trong hoạch định và thực thi chính sách. 

Tóm tắt chương 1: 
CNH là quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại và là vấn đề có tính quy luật 

đối với mọi quốc gia trên con đường phát triển đất nước. Nắm bắt được xu thế trên, từ 
lâu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ trương thực hiện CNH, xem đây là nhiệm vụ 
trung tâm của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh sự 
nghiệp đổi mới, thực hiện mô hình CNH hỗn hợp và hướng về xuất khẩu, nhằm sớm đưa 
Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta về cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện được nhiệm vụ đó đòi 
hỏi phải tạo dựng những điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH trong 
đó: huy động và phân bổ nguồn lực tài chính; chuyển giao công nghệ; nâng cao chất 
lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; nâng cao vai trò của Nhà nước với tính chất 
là chủ thể của những thể chế và thiết chế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.  

Chính sách tài chính quốc gia được coi là bộ phận cấu thành của chính sách 
kinh tế vĩ mô, nó có vai rò rất quan trọng đối với quá trình CNH, HĐH đất nước. 
Tuy nhiên, để thực thi chính sách tài chính có hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu 
chiến lược đề ra, thì với "lợi thế của người đi sau", Việt Nam phải nhanh chóng tiếp 
cận với những thành quả của văn minh công nghiệp. Hơn nữa, cần thiết tìm hiểu 
kinh nghiệm sử dụng các công cụ tài chính - kinh tế trong việc thúc đẩy CNH, HĐH 
nền kinh tế của một số quốc gia thực hiện thành công quá trình CNH, HĐH đất nước 
tiêu biểu trên thế giới - Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaisia, để từ đó rút ra được những 
bài học bổ ích cho Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nền kinh tế.  
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chương 2: 
Tác động của chính sách tài chính đối với 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 
 

2.1 Tác động của chính sách thuế đối với sự phát triển kinh tế 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 

2.1.1 Đặc điểm của hệ thống chính sách thuế hiện hành của Việt Nam: 
2.1.1.1 Về cơ cấu của hệ thống thuế. 
2.1.1.2. Tính thống nhất của hệ thống thuế: 
2.1.1.3. Hệ thống thuế là công cụ kinh tế quan trọng để Nhà nước can 

thiệp và điều chỉnh các hoạt động kinh tế: 
2.1.1.4. Hệ thống thuế hiện hành có mức độ tương thích nhất định với các 

thông lệ quốc tế: 
2.1.2 Tác động của hệ thống chính sách thuế đối với quá trình CNH, HĐH nền 

kinh tế ở Việt Nam: 
2.1.2.1. Thành tựu đạt được:  
Một là: Nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu NSNN góp phần 

đảm bảo nguồn tài chính phục vụ CNH, HĐH đất nước . 
Bảng 2.2:  Thu thuế và phí trong tổng thu ngân sách nhà nước 

Nội dung 2001 2002 2003 2004 2005 

Tổng thu NSNN (tỷ đồng) 103.885 115.250 125.750 142.750 162.365

Thu thuế và phí (tỷ đồng) 99.032 110.170 120.243 136.003 154.368

Tỷ trọng thu thuế và phí 
trong tổng thu NSNN (%) 

95,33 95,59 95,62 95,30 95,07

Nguồn: Thống kê số liệu của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính qua các năm. 
 
Hai là: Chính sách thuế được áp dụng thống nhất trong cả nước, không 

phân biệt thành phần kinh tế đã tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh phát triển, tăng trưởng kinh tế: 

Hệ thống thuế với 10 sắc thuế chủ yếu, ở từng sắc thuế đều có những phạm vi 
điều chỉnh khác nhau về đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế,... đã tác động đến 
mọi mặt của nền kinh tế - xã hội. 

Sau một số năm áp dụng, hệ thống thuế qua hai lần cải cách đã có những tác 
động tích cực đối với nền kinh tế. Tốc độ tăng tưởng GDP bình quân giai đoạn 
1990-1995 là 8,2%, điển hình năm 1995 tỷ lệ tăng trưởng đạt tới 9,5% (trong khi 
giai đoạn năm 1986-1990 chỉ đạt bình quân là 6,4%). Đến giai đoạn 1996-2000, 
vẫn đạt ở mức xấp xỉ 7%. Tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân trong các năm 2001-
2004 đạt 7,26%, năm 2005 đạt 8,44%. 
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Ba là: Chính sách thuế đã góp phần khuyến khích mạnh mẽ đầu tư: 
Với các chính sách định hướng khuyến khích đầu tư, phù hợp với thực tế từng 

giai đoạn phát triển cụ thể của đất nước, thuế đã có những tác động tích cực trong 
việc thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng về đầu tư cũng như về cơ cấu đầu tư.  

Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 1991 - 2004 
                                                                      Đơn vị tính: Tỷ đồng. 

Giai đoạn 1991-1995 Giai đoạn 1996 - 2000 Giai đoạn 2001 - 2004
Nguồn vốn 

Số tiền Tỷ trọng 
(%) 

Số tiền Tỷ trọng 
(%) 

Số tiền Tỷ trọng 
(%) 

I. Vốn trong nước 137.305,6 70,95 379.476,7 76,20 705.800 83,65
1.Vốn Nhà nước 70.011,6 36,00 273.704,7 55,00 434.600 51,50

2.DN dân doanh 67.294,0 34,95 105.772,0 21,20 271.200 32,15

II. Vốn FDI 56.232,0 29,05 118.600,0 23,80 138.000 16,35

Tổng Vốn 193.537,6 100,00 498.075,7 100,00 843.800 100,00

Tốc độ tăng so với giai doạn 1991-1995 Tăng 2,57 lần Tăng 4,36 lần

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 

Bốn là: Chính sách thuế đã góp phần khuyến khích xuất khẩu: 
Các chính sách thuế theo hướng khuyến khích xuất khẩu trong giai đoạn từ 

1999 đến nay đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Tổng kim 
ngạch xuất khẩu năm 2004 ước đạt trên 26 tỷ USD, tăng 5 lần so với năm 1995 và 
11 lần so với năm 1992. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng đã thay đổi theo chiều hướng 
tích cực, tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu đã qua chế biến đã tăng từ 32,1% năm 1995 
lên khoảng 56% năm 2004. Xuất khẩu bình quân đầu người của nước ta nếu năm 
1991 mới đạt 31 USD, năm 1995 mới đạt 75,5 USD thì năm 2004 đạt 315 USD, cao 
nhất từ trước tới nay. Năm 2004 so với năm 2001, kim ngạch xuất khẩu gấp 12,4 
lần, bình quân 1 năm tăng 21,4%.  

Năm là: Chính sách thuế đã góp phần bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, 
từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH: 

Chính sách bảo hộ sản xuất trong nước thể hiện rõ trong từng sắc thuế, phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển. Thông qua việc quy định 3 loại thuế suất thuế nhập khẩu 
khác nhau: thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường để áp 
dụng đối với hàng hoá nhập khẩu từ các thị trường khác nhau; đánh thuế nhập khẩu cao 
đối với tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng nhập khẩu mà trong nước đã sản xuất được và 
hàng hoá xa xỉ, cao cấp; duy trì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu thấp đối với vật tư, 
nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước; thu thuế nhập khẩu bổ sung trong trường 
hợp phía nước ngoài bán phá giá, trợ giá hoặc phân biệt đối xử đối với hàng xuất khẩu 
của Việt Nam làm nguy hại cho sản xuất trong nước. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp 
bảo hộ có trọng điểm, có thời hạn, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.  
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Sáu là: Chính sách thuế đã góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội, 
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH: 

 
Bảng 2.4:   Tốc độ tăng và cơ cấu GDP 

      Đơn vị tính: (%). 
Tốc độ tăng (tính theo giá so sánh) Cơ cấu ( tính theo giá thực tế) Năm 

Tổng 
số 

Nông LN – 
thuỷ sản 

CN – 
xây dựng

Dịch 
vụ 

Tổng 
số 

Nông LN – 
thuỷ sản 

CN – xây 
dựng 

Dịch 
vụ 

2001 6,89 2,98 10,39 6,10 100,00 23,25 38,12 38,63
2002 7,04 4,16 9,48 6,54 100,00 22,99 38,55 38,46
2003 7,24 3,60 10,15 6,45 100,00 22,54 39,46 38,00
2004 7,50 4,36 10,21 7,26 100,00 21,81 40,21 37,98
2005 8,44 4,00 10,64 8,50 100,00 20,89 41,03 38,08
Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam: Kinh tế Việt Nam và thế giới 2005 – 2006. 

 
Bảy là: Chính sách thuế đã góp phần cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô, tạo 

thuận lợi cho phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH: 
Bảng 2.5:  Tốc độ tăng GDP giai đoạn 1991 – 2005 

                               Đơn vị tính: %. 

Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm, Tổng cục Thống kê. 
 
2.1.2.2. Những tồn tại hạn chế và vấn đề đặt ra trong chính sách thuế nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH. 

Một là, chính sách thuế chưa bao quát hết đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế 
và các nguồn thu phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập: 

Hai là, trong hệ thống chính sách thuế, một số quy định còn chưa hợp lý dẫn 
đến hạn chế đầu tư của các chủ thể kinh tế trong việc thực hiện CDCCKT theo 
hướng CNH, HĐH. 

Ba là, chính sách thuế hiện hành còn bảo hộ cho khu vực FDI có sản phẩm tiêu 
thụ trên thị trường nội địa: 

Năm 
Tăng 

GDP/n¨m 
Năm 

Tăng 
GDP/n¨m

Năm 
Tăng 

GDP/n¨m
1991 5,81 1996 9,34 2001 6,89 
1992 8,70 1997 8,15 2002 7,04 
1993 8,08 1998 5,76 2003 7,24 
1994 8,83 1999 4,77 2004 7,50 
1995 9,54 2000 6,79 2005 8,44 

1991- 1995 9,20 1996-2000 7,00 2001-2005 7,50 
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Bốn là, chính thuế chưa thực sự đảm bảo bình đẳng, công bằng xã hội về nghĩa vụ 
thuế, còn có sự phân biệt về thuế suất, điều kiện ưu đãi miễn, giảm thuế, về diện đối 
tượng chịu thuế,… giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài;  

Năm là, chính sách thuế còn lồng ghép nhiều chính sách xã hội, làm cho nội 
dung chính sách phức tạp, làm giảm hiệu lực của thuế trong thúc đẩy tiến trình thực 
hiện CNH, HĐH;  

Sáu là, chính sách thuế còn có những quy định chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, 
từ đó làm giảm hiệu lực khuyến khích thu hút nguồn lực từ bên ngoài để có thêm nguồn 
thu thực hiện CNH, HĐH. 

2.2. Tác động của chính sách chi ngân sách nhà nước đối với 
việc thực hiện CNH, HĐH:  

2.2.1 Những tác động tích cực: 
2.2.1.1 Chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển đã tạo đà cho nền kinh 

tế tăng trưởng cao, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH: 
Có thể thấy chi NSNN cho đầu tư  phát triển không chỉ tăng về giá trị tuyệt đối 

theo các năm, mà tỷ trọng chi đầu tư phát triển so với tổng chi NSNN đã tăng ở mức 
đáng kể. Điều này được thể hiện trong bảng 2.6 dưới đây. 

Bảng 2.6: Cơ cấu chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN và GDP 
 1991 1996 2000 2002 2003 2004 

GDP theo giá hiện hành (tỷ đồng) 76.707 272.036 444.160 536.098 613.442 713.072
Tổng chi NSNN (tỷ đồng) 12.081 70.111 108.916 148..208 176.488 219.547
Chi/ GDP (%) 15,75 25,77 24,53 27,60 28,80 30,80 
Chi đầu tư phát triển 2.135 16.479 29.624 45..218 54.934 66..200
Chi ĐTPT/ Tổng chi NSNN (%) 17,7 23,5 27,2 30,5 31,0 30,2 
Chi §TPT/ GDP (%) 2,8 6,1 6,7 8,4 9,0 9,3 

Nguồn: Báo cáo quyết toán ngân sách trình Quốc hội qua các năm. 
Bảng 2.7: Vốn đầu tư phát triển phân theo ngành kinh tế 

Đơn vị tính: tỷ đồng. 

Nguồn:  Thời báo Kinh tế Việt Nam: Kinh tế Việt Nam và thế giới 2005 – 2006. 

Nông lâm nghiệp 
- thủy sản 

Công nghiệp 
– xây dựng Dịch vụ 

Năm 
Tổng số 

vốn 
Tỷ trọng 

(%) 
Tổng số 

vốn 
Tỷ trọng 

(%) 
Tổng số 

vốn 
Tỷ trọng 

(%) 

Tổng số 
vốn đầu 
tư phát 

triển 
1997 14.199,2 13,1 36.702,0 33,9 57.468,8 53,0 108.370,0
1998 14.970,3 12,8 41.668,4 35,6 60.495,3 51,6 117.134,0
1999 18.556,0 14,1 48.509,0 37,0 64.105,9 48,9 131.170,9
2000 20.933,7 13,8 59.305,6 39,2 70.943,7 47,0 151.183,0
2001 16.414,8 9,5 72.249,0 42,4 81.832,2 48,1 170.496,0
2002 17.448,1 8,8 84.294,0 42,3 97.362,4 48,9 199.104,5
2003 19.575,5 8,5 95.643,6 41,3 116.397,1 50,2 231.616,2
2004 23.300,0 8,5 143.800,0 52,3 107.900,0 39,2 275.000,0



 - 15 -

2.2.1.2 Đổi mới cơ cấu chi thường xuyên trong NSNN đã góp phần mở 
rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cung ứng nguồn nhân lực có chất 
lượng cao nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện CNH, HĐH: 

2.2.2. Một số vấn đề tồn tại hạn chế: 
2.2.2.1 Đầu tư từ NSNN còn bất hợp lý về cơ cấu, hiệu quả đầu tư thấp làm 

ảnh hưởng đến quá trình CNH, HĐH:  
Chủ trương đầu tư chưa đúng và chưa gắn với định hướng CNH, HĐH; chi đầu tư 

phát triển còn dàn trải, thiếu tập trung dứt điểm, lãng phí thất thoát còn lớn, hiệu quả 
thấp; cơ cấu đầu tư còn chưa hợp lý, chưa gắn với CDCCKT theo hướng CNH, HĐH.  

2.2.2.2 Tốc độ tăng chi đầu tư phát triển còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu 
CNH, H§H: 

Bảng 2.9:  Cơ cấu chi ngân sách nhà nước 
                                                                           Đơn vị : Nghìn tỷ đồng 

Nội dung 2003 2004 2005 
Tổng số chi 186,6 219,6 250,7 

Chi đầu tư phát triển 59,6 62,9 70,7 
Chi ĐTPT/ Tổng chi NSNN 31,94 % 28,64% 28,2% 

Chi thường xuyên 95,6 110,5 123,1 
Chi thường xuyên/ Tổng chi NSNN 51,23 % 50,32% 49,1% 

Nguồn: Báo cáo kế hoạch chi tiêu và tài chính trung hạn giai đoạn 2006-2008, 
Bộ Tài chính 

 

2.3  Tác động của chính sách động viên nguồn lực tài chính 
thông qua FDI và ODA: 
 2.3.1 Những thành tựu đạt được: 

* Về huy động nguồn vốn tài trợ phát triển chính thức ODA:  
   Bảng 2.10: Tình hình cam kết và giải ngân vốn ODA giai đoạn 2001-2005 

Đơn vị: Triệu USD 
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005 

Cam kết 2.400 2.600 2.839 3.441 3.747 15.027 
Giải ngân 1.500 1.550 1.422 1.600 1.723 7.795 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
 

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 
Bảng 2.11: Tình hình thực hiện FDI giai đoạn 2001- 2005 

Đơn vị: Triệu USD 
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005

FDI thực hiện 2.430 2.591 2.651 2.850 3.900 14.422 
FDI đăng ký 3.236 2.805 3.128 4.222 5.835 19.226 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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Biểu đồ 2.4: Tình hình thu hút FDI và ODA giai đoạn 2001-2005 

  Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 
 

2.3.2. Những yếu kém, tồn tại: 

Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ 

chế, chính sách tài chính trong việc huy động và khai thác vốn đầu tư nước ngoài 

chậm được đổi mới so với nhiều nước trong khu vực. Nhiều rào cản về thủ tục đầu 

tư thuê đất v.v... chưa được dỡ bỏ kịp thời; các chính sách có liên quan tới hoạt 

động thu hút FDI chưa nhất quán và thường xuyên thay đổi; các chính sách về thủ 

tục, giải ngân vốn ODA còn nhiều vướng mắc nên đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt 

động thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trên thực tế vẫn xảy ra những hiện tượng cạnh 

tranh không lành mạnh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài giữa các địa phương. 

Điều đó đã tạo ra môi trường đầu tư không thống nhất, thiếu minh bạch, làm hạn 

chế dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam. Thêm vào đó, thủ tục giải ngân vốn ODA 

còn chậm và chưa tuân thủ theo những chuẩn mực và thông lệ quốc tế là một trong 

nguyên nhân sử dụng nguồn vốn này kém hiệu quả. 

Bên cạnh đó, còn nhiều kênh huy động vốn đầu tư gián tiếp bên ngoài chưa 

được huy động và khai thác theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá. 

Nguyên nhân của tình trạng trên là do: 

- Môi trường đầu tư còn chưa ổn định và thiếu nhất quán, gây tác động bất 

ổn tới tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài. 

- Quy hoạch và phân bổ sử dụng vốn ODA còn bất cập; chậm trễ trong quá 

trình giải ngân đã làm giảm hiệu quả sử dụng ODA và lòng tin của các nhà tài trợ; 

việc thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý ODA chưa nghiêm. 
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2.4 Đánh giá tác động cơ bản của chính sách tài chính đối với 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 

2.4.1 Những thành công: 
2.4.1.1. Chính sách tài chính đã trở thành công cụ quan trọng của Đảng, Nhà 

nước thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, khuyến khích đầu tư phát triển 
toàn xã hội thực hiện CNH, HĐH đất nước:  

2.4.1.2. Tăng cường tiềm lực tài chính Nhà nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu 
NSNN, thực hiện các mục tiêu kinh tế  - xã hội đề ra 

2.4.1.3 Thực hiện chính sách tài chính khuyến khích mọi thành phần kinh tế 
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, chủ 
động hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu của CNH, 
HĐH đất nước 

2.4.1.4. Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục và khoa học công 
nghệ đã tăng nhanh và chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi của NSNN 

2.4.1.5. Chính sách tài chính góp phần thúc đẩy nền kinh tế chủ động hội 
nhập quốc tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng 

2.4.1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham 
nhũng, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công để đẩy mạnh 
quá trình CNH, HĐH đã đạt được những kết quả nhất định 

2.4.2. Những vấn đề tồn tại hạn chế:  
2.4.2.1 Chính sách tài chính thiếu đồng bộ, hạn chế trong việc tạo tiền đề cho 

tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
2.4.2.2 Việc sử dụng các nguồn lực phát triển còn lãng phí, phân tán, hiệu quả 

chưa cao 
2.4.2.3 Chính sách tài chính chưa tạo đủ nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội theo yêu cầu của CNH 
2.4.2.4 Chính sách tài chính đối ngoại cũng còn một số vấn đề bất cập đã làm hạn 

chế việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài. 
2.4.2.5 Chính sách tài chính còn nhiều bất cập trong việc khơi thông các 

nguồn lực tài chính trong dân. 
2.4.2.6 Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, tính dàn trải trong chi đầu tư chưa được khắc 

phục; hiệu quả đầu tư còn thấp, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử 
dụng đất đai, quản lý vốn ĐTXDCB còn nghiêm trọng, đầu tư của Nhà 
nước chiếm tỷ trọng cao nhưng mức đóng góp vào tăng trưởng thấp… 

2.4.3  Nguyên nhân của thành công và tồn tại hạn chế nói trên: 
2.4.3.1 Nguyên nhân của thành công: 
Thứ nhất, nguyên nhân bao trùm của sự thành công là sự đúng đắn của đường 

lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội VI và được các Đại hội Đảng VII, VIII 
và Đại hội Đảng lần thứ IX phát triển và hoàn thiện;  
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Thứ hai, sự xác lập, định hướng và lựa chọn mô hình CNH đúng; 

Thứ ba, chính sách tài chính luôn được bổ sung, đổi mới và hoàn thiện;  

Thứ tư, chú trọng đúng mức vào việc phát triển nhân tố con người. 

2.4.3.2  Những nguyên nhân của tồn tại hạn chế:  
Thứ nhất, do xuất phát điểm của nền kinh tế nước ta thấp, tỉ lệ tiết kiệm và 

đầu tư so với GDP chưa cao; 

Thứ hai, chính sách tài chính quốc gia có tính chiến lược chậm được ban hành 

để có phương hướng đổi mới và hoàn thiện các chính sách tài chính cụ thể phục vụ 
cho yêu cầu của CNH, HĐH; 

Thứ ba, sự phối kết hợp của chính sách tài chính với các chính sách, công cụ 

kinh tế khác và chính sách xã hội chưa chặt chẽ. Từ đó làm cản trở sự tác động tích 

cực của chính sách tài chính đến quá trình thực hiện CNH, HĐH, tăng trưởng và phát 
triển kinh tế. 

Tóm tắt chương 2: 
Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng tác động của chính sách tài chính 

quốc gia đối với quá trình CNH trong thời gian qua - nhất là 5 năm trở lại đây, có thể 
khẳng định chính sách tài chính quốc gia của Việt Nam đã hoàn thành khá toàn diện 
các mục tiêu đề ra: về thực hiện nhiệm vụ động viên ngân sách; về phát triển quy mô và 
cơ cấu lại ngân sách; đảm bảo các cân đối lớn vĩ mô quan trọng, đảm bảo các nguồn 
vốn thực hiện đầu tư phát triển, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, phát triển các vùng khó khăn, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, an 
ninh tài chính quốc gia; cơ chế chính sách tài chính tiếp tục được đổi mới, các thể chế, 
định chế tài chính mới phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 
và xu hướng hội nhập quốc tế; chính sách động viên và phân phối tài chính đã phát huy 
vai trò tích cực định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển nguồn lực con 
người để đáp ứng yêu cầu thực hiện CNH, HĐH đất nước. Bên cạnh những kết quả, 
thành công đã đạt được, chính sách tài chính quốc gia cũng bộc lộ những tồn tại hạn 
chế: sự đổi mới về tư tưởng, nhận thức ở nhiều ngành, nhiều cấp trong một số hoạt động 
tài chính còn chậm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách còn chưa 
nghiêm, thất thoát, lãng phí còn xảy ra lớn ở nhiều nơi.v.v. Những tồn tại yếu kém này 
có nguyên nhân sâu xa từ sự yếu kém của nền kinh tế nước ta với xuất phát thấp; tỷ lệ 
tiết kiệm, huy động vốn đầu tư so với GDP chưa cao; mặt khác còn do sự phối hợp chưa 
chặt chẽ, thiếu đồng bộ giữa chính sách tài chính với các chính sách kinh tế - xã hội 
khác và nhất là còn thiếu một chiến lược về chính sách tài chính quốc gia dài hạn. Đây 
đang là những lực cản đối với quá trình huy động, phân phối và sử dụng nguồn lực tài 
chính để thực hiện CNH, HĐH cần sớm được khắc phục nhằm đẩy nhanh quá trình 
CNH, HĐH đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 
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Chương 3: 
định hướng và giải pháp cơ bản hoàn thiện chính sách  

tài chính nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện  
công nghiệp Hóa, hiện đại hóa ở việt nam 

 
3.1. Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của việt nam 

ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách tài chính giai 
đoạn 2006 - 2010: 
Những thành tựu to lớn và quan trọng đạt được sau 20 năm đổi mới, đã làm 

tăng thế và lực của nước ta. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển tới, sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy CNH, HĐH đất nước đang đứng trước những 
cơ hội và thách thức mới đặt ra cho chính sách tài chính quốc gia. 

* Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2006-2010: 
Thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo chuyển biến mạnh về 

chất lượng phát triển, CDCCKT, cơ cấu lao động, phát triển và từng bước hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của nhân dân; đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh CNH, HĐH 
và phát triển kinh tế tri thức tạo nền tảng để vào năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chủ động hội nhập quốc tế, đảm 
bảo tự chủ về kinh tế - tài chính trong điều kiện toàn cầu hoá; phát triển văn hoá - xã 
hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN 
được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; giữ 
vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

3.2 Những mục tiêu về tài chính ngân sách đặt ra để thực hiện 
CNH, HĐH hiện nay và trong thời gian tới ở việt nam: 

3.2.1 Mục tiêu tổng quát: 
3.2.2 Mục tiêu cụ thể: 

3.3 Quan điểm cơ bản sử dụng chính sách tài chính nhằm thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 
Quan điểm 1: Khai thác có hiệu quả các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu 

cầu vốn cho việc thực hiện CNH, HĐH. 
Quan điểm 2: Phân bổ nguồn lực tài chính có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao 

hiệu quả của chi NSNN thúc đẩy  quá trình CNH, HĐH đất nước. 
Quan điểm 3: Chính sách tài chính góp phần tạo môi trường kinh tế ổn định, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện CNH, HĐH. 
Quan điểm 4: Coi trọng các giải pháp tài chính tác động tích cực đến nhân tố 

con người - động lực quan trọng nhất trong CNH, HĐH. 
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3.4. Đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính để thúc đẩy 
CNH, HĐH ở việt nam hiện nay và trong thời gian tới: 

3.4.1 Đổi mới và hoàn thiện chính sách thuế : 
3.4.1.1 Những định hướng cơ bản trong hoàn thiện hệ thống chính sách 

thuế đến 2010: 
Một là, thuế phải thực sự trở thành đòn bẩy khuyến khích phát triển sản xuất 

kinh doanh, khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu nhằm đẩy nhanh quá 
trình phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH. 

Hai là, thuế phải tạo được nguồn thu vững chắc, lâu bền cho NSNN, từ đó tạo 
nguồn lực tài chính vững chắc cho việc thực hiện CDCCKT theo hướng CNH, HĐH. 

Ba là, thuế phải công bằng, công khai, minh bạch nhằm tạo động lực khuyến 
khích mọi chủ thể tích cực bỏ vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu CNH, HĐH 
đất nước. 

Bốn là, hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với xu hướng hội nhập, phục vụ 
phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH nhanh, hiệu quả, bền vững. 

3.4.1.2 Mục tiêu xây dựng chính sách thuế ở nước ta đến 2010 : 
- Mục tiêu chiến lược 
- Mục tiêu cụ thể 
3.4.1.3 Giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện chính sách thuế: 
Để khắc phục những tồn tại của hệ thống thuế hiện hành và đáp ứng được các 

yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn tới, hướng đổi mới, hoàn thiện từng 
sắc thuế nhằm phục vụ tốt yêu cầu CNH, HĐH.  

3.4.1.4. Đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý thuế. 
3.4.1.5 Tiền đề và điều kiện để đổi mới và hoàn thiện chính sách thuế nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện CNH, HĐH.  
3.4.2 Đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính phục vụ CNH, HĐH đất nước: 

3.4.2.1 Điều kiện, tiền đề và những yêu cầu chung của CNH đối với chính 
sách tài chính: 

Một là, đảm bảo có sự ổn định chính trị - xã hội; 
Hai là, tạo nguồn vốn tích lũy; 
Ba là, tài chính phải bảo đảm đủ nguồn lực để làm tốt công tác điều tra cơ 

bản, xác định đúng tình hình kinh tế- xã hội của đất nước;  
Bốn là, ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ 

quản lý và công nhân lành nghề; 
Năm là, chính sách chi ngân sách phải đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học và công nghệ; 
Sáu là, nâng cao chất lượng và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại; 
Bảy là, xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp với yêu cầu của quá trình CNH, HĐH. 
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3.4.2.2 Định hướng chung : 
Một là, khai thác cao độ các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để phát 

triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH, HĐH đất nước; 
Hai là, phân phối hợp lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; 
 Ba là, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tài chính đối ngoại và chủ 

động hội nhập quốc tế về tài chính, nhằm củng cố và phát triển nền tài chính quốc 
gia phục vụ đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước; 

Bốn là, nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát việc thực thi các chính sách 
huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính quốc gia nhằm phục vụ 
CNH, HĐH có hiệu quả. 

3.4.2.3 Những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện chính sách tài chính 
nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá: 

Giải pháp thứ nhất: Tăng cường động viên các nguồn lực tài chính cho đầu tư 
phát triển phục vụ CNH, HĐH đất nước; 
Giải pháp thứ hai: Cơ cấu lại chi NSNN theo hướng vừa tăng tốc độ chi đầu tư 
phát triển, vừa tăng tốc độ chi thường xuyên theo nguyên tắc tốc độ tăng chi đầu 
tư phát triển phải nhanh hơn tốc độ tăng chi thường xuyên;  
Giải pháp thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phân bổ các nguồn tài chính để 

đẩy mạnh thực hiện CDCCKT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; 
Giải pháp thứ tư: Đổi mới chi đầu tư phát triển của NSNN theo nguyên tắc 

tập trung dứt điểm, có trọng điểm, có hiệu quả cao hướng vào các mục tiêu chuyển 
đổi mạnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy CNH, HĐH; 

Giải pháp thứ năm: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, củng cố và kiện toàn tổ 
chức bộ máy quản lý tài chính phù hợp với mô hình kinh tế thị trường, đảm bảo sự 
điều hành thống nhất và quản lý chặt chẽ nền tài chính quốc gia. 

Tóm tắt chương 3: 
Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam giai đoạn 2006 - 2010, luận án đã đưa ra được mục tiêu tổng quát và cụ thể về 
tài chính - ngân sách cho việc thực hiện CNH, HĐH hiện nay và trong thời gian 
tới. Để đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã 
đề ra, luận án cho rằng cần phải đổi mới, hoàn thiện hơn nữa chính sách tài chính 
quốc gia trên cả ba phương diện: từ quan điểm nhận thức; đến định hướng mục 
tiêu; và lựa chọn các giải pháp tài chính thích hợp. Hệ thống mục tiêu, quan điểm, 
định hướng và giải pháp đã được trình bày ở trên là một chỉnh thể thống nhất, có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Với việc thực hiện đồng bộ hệ thống này sẽ góp 
phần quan trọng vào việc hoàn thiện chính sách tài chính quốc gia, thúc đẩy tiến 
trình CNH, HĐH đất nước phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay -  mở cửa, hội 
nhập kinh tế quốc tế. 
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Kết luận 
 

1. CNH là quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, cũng tức là quá trình tạo 
lập nền tảng vật chất - kỹ thuật cho phương thức sản xuất mới; và là vấn đề có tính quy 
luật đối với mọi quốc gia trên con đường phát triển đất nước. Nắm bắt được xu thế trên, 
từ lâu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ trương thực hiện CNH, HĐH nền kinh tế, 
xem đây là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Hiện nay, Việt 

Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện mô hình CNH hỗn hợp và hướng về 
xuất khẩu, nhằm sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến 

năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện 
được nhiệm vụ đó, đòi hỏi phải tạo dựng những điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến 

trình CNH, HĐH, trong đó: huy động và phân bổ nguồn lực tài chính; chuyển giao 
công nghệ; nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; nâng cao vai trò 
của Nhà nước với tính chất là chủ thể của những thể chế và thiết chế xã hội có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng.  

2. Chính sách tài chính quốc gia được coi là bộ phận cấu thành của chính sách 
kinh tế vĩ mô, có vai trò rất quan trọng đối với quá trình CNH, HĐH, quá trình 
phát triển kinh tế. Chính sách tài chính quốc gia đã được nhiều nước sử dụng thành 
công trong quá trình CNH, HĐH nền kinh tế. Qua nghiên cứu kinh nghiệm về sử 
dụng các công cụ tài chính - kinh tế trong việc thúc đẩy CNH, HĐH đất nước của 
một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới - Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaisia, có thể 
rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích mà Việt Nam cần tham khảo trên 
con đường đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước mình. Đó là: (1). Cần xác định mô hình 
CNH phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; (2). Sử dụng có hiệu quả 
các công cụ tài chính - kinh tế, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách 
thuế, chi tiêu NSNN với các công cụ kinh tế khác (lãi suất, tỷ giá, tín dụng ưu 
đãi…) trong quá trình CNH, HĐH đất nước; (3). CNH không thể thành công nếu 
thiếu những nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lành mạnh; (4). Tiến trình CNH gắn 
bó chặt chẽ với chiến lược mở cửa nền kinh tế; (5). Mục tiêu CNH, HĐH sẽ sớm 
thành công, nếu bộ máy nhà nước có chất lượng tốt, hiệu quả trong hoạt động quản 
lý thực tế, trong hoạch định và thực thi chính sách. 

 3. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chính sách tài chính, làm cơ sở 
cho việc triển khai nghiên cứu chính sách tài chính phục vụ CNH, HĐH ở Việt Nam, 
luận án đã đưa ra quan niệm mới về chính sách tài chính quốc gia, nội dung của chính 
sách tài chính quốc gia, đặc biệt đã phân tích làm rõ vai trò quan trọng của chính sách tài 
chính đối với CNH, HĐH: (1). Huy động nguồn tài chính, đảm bảo nhu cầu vốn cho quá 
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trình CNH, HĐH; (2). Phân bổ các nguồn lực hợp lý theo yêu cầu CNH, HĐH; (3). Điều 
chỉnh vĩ mô, ổn định nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thực hiện 
CNH, HĐH; (4). Đầu tư của Nhà nước có vai trò tạo “mồi”, tạo nền quyết định việc hình 
thành cơ cấu kinh tế mới theo yêu cầu của CNH, HĐH; (5). Chi NSNN góp phần quan 
trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao - nguồn lực quan trọng thúc đẩy 
quá trình CNH, HĐH; (6). Kiểm tra, giám sát tài chính đối với việc thực hiện CNH, 
HĐH. Luận án cũng đã đưa ra được tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của chính 
sách tài chính đối với quá trình CNH, HĐH. 

4. Trong thời gian qua - nhất là 5 năm trở lại đây, chính sách tài chính của 
Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng đối với quá trình CNH, HĐH, quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Từ phân tích, đánh giá thực trạng tác động của chính sách tài 
chính quốc gia đối với quá trình CNH, có thể khẳng định rằng chính sách tài chính 
quốc gia thời gian qua đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu đề ra: (1). Về 
thực hiện nhiệm vụ động viên ngân sách; (2). Về phát triển quy mô và cơ cấu lại 
ngân sách; (3). Đảm bảo các cân đối lớn vĩ mô quan trọng, đảm bảo các nguồn vốn 
thực hiện đầu tư phát triển, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, phát triển các vùng khó khăn, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, 
an ninh tài chính quốc gia; (4). Cơ chế chính sách tài chính tiếp tục được đổi mới, 
phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và xu hướng hội 
nhập quốc tế; (5). Chính sách động viên và phân phối tài chính đã phát huy vai trò 
tích cực định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển nguồn lực con người 
để đáp ứng yêu cầu thực hiện CNH, HĐH đất nước. Bên cạnh những thành công, 
kết quả đạt được, chính sách tài chính quốc gia cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế: 
(1). Sự đổi mới về tư tưởng, nhận thức ở nhiều ngành, nhiều cấp trong một số hoạt 
động tài chính còn chậm; (2). Chấp hành kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách 
còn chưa nghiêm, thất thoát, lãng phí còn xảy ra lớn ở nhiều nơi, v.v. Những tồn tại 
yếu kém này có nguyên nhân sâu xa từ sự yếu kém của nền kinh tế nước ta với xuất 
phát thấp; tỷ lệ tiết kiệm, huy động vốn đầu tư so với GDP chưa cao; mặt khác còn 
do sự phối hợp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ giữa chính sách tài chính với các 
chính sách kinh tế - xã hội khác và nhất là còn thiếu một chiến lược về chính sách 
tài chính quốc gia dài hạn. Đây đang là những lực cản đối với quá trình huy động, 
phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện CNH, HĐH cần sớm được 
khắc phục.  

5. Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010, luận án đã đề xuất, kiến nghị mục tiêu về tài 
chính - ngân sách để thực hiện CNH, HĐH trong thời gian tới. Để đẩy nhanh quá 
trình CNH, HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, luận án cho 
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rằng cần phải đổi mới, hoàn thiện hơn nữa chính sách tài chính quốc gia trên cả 3 
phương diện:  

Một là, về quan điểm nhận thức: (1). Khai thác có hiệu quả các nguồn tài 
chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho việc thực hiện CNH, HĐH; (2). Phân bổ 
nguồn lực tài chính có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả của chi NSNN; 
(3). Chính sách tài chính góp phần tạo môi trường kinh tế ổn định, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện CNH, HĐH; (4). Coi trọng các giải pháp tài chính tác 
động tích cực đến nhân tố con người - động lực quan trọng nhất trong quá trình 
thực hiện CNH, HĐH đất nước. 

Hai là, về định hướng mục tiêu: (1). Khai thác cao độ các nguồn lực tài 
chính để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH, HĐH đất nước; (2). Phân phối 
hợp lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; (3). Mở rộng và nâng cao chất 
lượng hoạt động tài chính đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế về tài chính nhằm 
củng cố và phát triển nền tài chính quốc gia phục vụ đẩy nhanh quá trình CNH, 
HĐH đất nước; (4). Nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát việc thực thi các chính 
sách huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính quốc gia nhằm phục vụ 
CNH, HĐH có hiệu quả. 

Ba là, về lựa chọn các giải pháp tài chính thích hợp: (1). Tăng cường động 
viên các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển phục vụ CNH, HĐH đất nước; 
(2) Cơ cấu lại chi NSNN theo hướng vừa tăng tốc độ chi đầu tư phát triển, vừa tăng 
tốc độ chi thường xuyên theo nguyên tắc tốc độ tăng chi đầu tư phát triển phải 
nhanh hơn tốc độ tăng chi thường xuyên; (3). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phân bổ 
các nguồn tài chính để đẩy mạnh thực hiện CDCCKT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; 
(4). Đổi mới chi đầu tư phát triển của NSNN theo nguyên tắc tập trung dứt điểm, 
có trọng điểm, có hiệu quả cao hướng vào các mục tiêu chuyển đổi mạnh cơ cấu 
kinh tế, thúc đẩy CNH, HĐH; (5). Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, củng cố và 
kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài chính phù hợp với mô hình kinh tế thị trường, 
đảm bảo sự điều hành thống nhất và quản lý chặt chẽ nền tài chính quốc gia. 

Chính sách tài chính quốc gia có phạm vi và mức độ ảnh hưởng rất lớn đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội, đến tiến trình thực hiện CNH, HĐH. Do đó, với 
những kết quả nghiên cứu mà luận án đạt được mới chỉ là bước đầu. Hoàn thiện 
chính sách tài chính góp phần thúc đẩy CNH, HĐH đất nước trong giai đoạn hiện 
nay cần phải được tiếp tục nghiên cứu ở các khía cạnh và phạm vi khác./.  


